Thuyết minh tóm tắt


1 Mở đầu


Xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Việt Nam trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “ Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá”.

Bắc Ninh là một trong những tỉnh có nhiều lợi thế về vị trí địa lý để phát triển các khu công nghiệp do nằm trong vùng ảnh hưởng của xu thế phát triển kinh tế - xã hội của vùng Thủ đô. Ngược lại, việc phát triển các khu công nghiệp tại đây cũng có những ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của Thủ đô trong việc giảm sức ép về quỹ đất phát triển các khu công nghiệp tập trung ở ngoại thành Hà Nội. Mặt khác, Bắc Ninh còn nằm trong vùng tam giác phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của các tỉnh phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) nên đang là điểm thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp. Bởi vậy, Bắc Ninh hiện được đánh giá là một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao và đô thị hoá nhanh. Trong những năm vừa qua tại Bắc Ninh đã xây dựng được một số khu công nghiệp như: KCN tập trung Tiên Sơn với quy mô 300 ha, KCN tập trung Quế Võ với quy mô 150 ha và một số KCN vừa và nhỏ của tỉnh, song nhu cầu về mặt bằng xây dựng vẫn còn rất lớn.  

Để đáp ứng nhu cầu đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra Công văn số 599/CN - XDCB - CT ngày 4/ 5/ 2004 cho phép Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng (VIGLACERA) - Bộ Xây Dựng làm chủ đầu tư, khảo sát lập dự án quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Phong tại huyện Yên Phong.

Khu công nghiệp tập trung Yên Phong được xác định tại vị trí có nhiều thuận lợi cơ bản về quan hệ quy hoạch vùng: Nằm ở sát phía Bắc đường quốc lộ số 18 nối từ sân bay quốc tế Nội Bài (khoảng 10 km về phía Tây) ra cảng biển nước sâu Cái Lân, Quảng Ninh; cạnh đường tỉnh lộ 286 và gần tỉnh lộ 295; cách Thị xã Bắc Ninh khoảng 3 km về phía Đông Bắc và cách thị trấn Chờ khoảng 2 km về phía Tây Nam; cách sông Cầu khoảng 0,5 km về phía Bắc. Do vậy khi được xây dựng Khu công nghiệp sẽ thu hút được các nhà đầu tư, nhanh chóng lấp đầy khu công nghiệp 

Đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Yên Phong là bước triển khai thực hiện chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh, khai thác các lợi thế về vị trí và đáp ứng các nhu cầu về mặt bằng xây dựng cho các doanh nghiệp công nghiệp. Đồ án có mục tiêu:

- Hình thành Khu công nghiệp tập trung, hiện đại, đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan kiến trúc và môi trường, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và phù hợp với quy hoạch chung của khu vực. Thúc đẩy quá trình đô thị hoá và chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội trong khu vực và trong toàn tỉnh Bắc Ninh.

- Xác định cơ cấu sử dụng đất, định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong toàn khu vực quy hoạch và với khu vực xung quanh .

- Đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất và chia lô đất XNCN; các giải pháp quy hoạch hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật  làm cơ sở cho chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia vận động đầu tư vào khu công nghiệp, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp lập dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc đầu tư, quản lý xây dựng và môi trường trong từng XNCN và trong toàn Khu công nghiệp.   

Cơ sở thiết kế

· Nghị định số 08/2005/NĐ - CP ngày 24/01/ 2005 của Chính Phủ về QH xây dựng.

· Thông tư số 15/2005/TT - BXD ngày 19/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

· Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao.

· Tiêu chuẩn Việt Nam -Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế, TCVN 4616: 1988.

· Tiêu chuẩn Thiết kế Qui hoạch đô thị (TCVN 4449 - 87).

· Bộ Xây dựng - Vụ Quản lý Kiến trúc quy hoạch- Quy hoạch và quản lý phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Nhà xuất bản Xây dựng,  Hà Nội - 1998.

· Công văn số 599/CN-XDCB - CT ngày 04/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng (VIGLACERA) làm chủ đầu tư khảo sát lập dự án quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Phong. 

· Công văn số 51CV/ NN-Kh ngày 26/ 01/ 2005 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến để lập quy hoạch KCN Yên Phong.

· Công văn số 163 CV/ ĐL1-ĐBN-KT ngày 18/ 01/ 2005 của Sở Điện lực Bắc Ninh về việc cấp điện cho Khu Công nghiệp Yên Phong. 

· Báo cáo kết quả khảo sát thăm dò tìm kiếm nước ngầm tại địa điểm KCN Yên Phong - Bắc Ninh do Công ty tư vấn triển khai công nghiệp & xây dựng Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất lập tháng 5/ 2005.

· Công văn số 1096/ CV- ĐBVN ngày 22/ 4/ 2005 của Cục đường bộ Việt Nam về việc đấu nối hệ thống đường giao thông KCN Yên Phong với quốc lộ 18.  

· Công văn số 2734/ gTVT - VT ngày 10/ 5/ 2005 của Bộ giao thông vận tải về việc đấu nối đường nhánh từ Khu Công nghiệp Yên Phong vào quốc lộ 18 qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

· Tờ trình số 226/ QhMT - BQL ngày 28/ 4/ 2005 Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị thỏa thuận, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/ 2000 Khu Công nghiệp Yên Phong. 

· Công văn số 165/ CV - CT ngày 23/ 5/ 2005 của UBND huyện Yên Phong về việc thỏa thuận quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp Yên Phong. 

· Công văn số 799/ NNTN - CT ngày 04/ 7/ 2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng - Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng (VIGLACERA) lập hồ sơ thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Phong. 

· Công văn số 1979/ BXD- KTQH ngày 28/ 9/ 2005 của Bộ Xây dựng về việc thỏa thuận quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/200 Khu Công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

· Quyết định số 1673/TTg-CN , ngày 31/10/2005 của Thủ tướng chính phủ về việc chủ trương xây dựng các KCN tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

· Quyết định số 303/TTg-CN , ngày 20/02/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc Dự án KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

· Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

· Công văn số 899/ NN-TL  ngày 27/10/2006 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh về việc cung cấp số liệu kỹ thuật QHCT KCN Yên Phong.

· Công văn số 54/BQL-QHMT ngày 24/01/2007 của Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh về việc hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Yên Phong.

· Bản đồ đo đạc địa chính do Công ty Khảo sát đo đạc tỉnh Bắc Ninh cấp tháng 10/2004 và bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/ 2000 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát và Xây dựng - Bộ Xây dựng lập tháng 5/ 2005.  

· Các tài liệu tham khảo khác có liên quan.

2 Vị trí,  Đặc điểm khu đất quy hoạch 

2.1 Vị trí, ranh giới, quy mô

2.1.1 Vị trí, ranh giới, quy mô khu vực quy hoạch 

Khu công nghiệp Yên Phong thuộc địa phận 4 xã Long Châu, Đông Tiến, Yên Trung và Đông Phong, có diện tích  351,33 ha, được giới hạn như sau: 

· Phía Nam giáp đường quốc lộ 18 và đường tỉnh lộ 286; 

· Phía Tây giáp khu dân cư thôn ¤ Cách, xã Đông Tiến; 

· Phía Đông là diện tích đất thổ canh của xã Đông Phong; 

· Phía Bắc là diện tích đất thổ canh của xã Yên Trung.

Trong đó diện tích khu vực lập Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được phê duyệt tại Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh có quy mô khoảng 340,7 ha.

2.1.2 Ranh giới, quy mô khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 600 ha, đây là phần diện tích có liên quan trực tiếp đến khu vực quy hoạch, giới hạn như sau: 

· Phía Bắc giáp đất thổ canh và thổ cư của xã Đông Tiến, Yên Trung và Đông Phong

· Phía Đông và Đông Nam giáp đường tỉnh lộ 286 và thổ canh xã Đông Phong

· Phía Tây giáp tỉnh lộ 295

· Phía Nam giáp quốc lộ 18.

Vị trí, ranh giới khu vực quy hoạch, khu vực lập Dự án và khu vực nghiên cứu được trình bày trong bản vẽ Sơ đồ vị trí  và giới hạn khu đất QH-01.
2.2 Điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn

- Khu vực quy hoạch hiện chủ yếu là đất ruộng và đất ao hồ. Cao độ khu vực đất ruộng dao động từ  3,5 - 4,5m. Cao độ của các khu dân cư lân cận khoảng 5,5m -  6m.

- Hiện tại ch​ưa có số liệu khoan thăm dò địa chất cụ thể trong khu vực quy hoạch. Theo kết quả thăm dò địa chất của các dự án lân cận, khu vực quy hoạch nằm trong phạm vi ảnh hư​ởng của đới động đất với Mmax = 6,2 + 0,30 Richter với độ siêu chấn 1 - 20km. N​ước ngầm xuất hiện ở độ sâu từ 0,5 m đến 5m và sâu hơn. Lớp sét có chiều dầy 3-10,0m. Khu vực quy hoạch đ​ược đánh giá là thuận lợi cho xây dựng.

- Khu vực quy hoạch có đặc trưng khí hậu của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

- Khu vực quy hoạch thuộc lưu vực tiêu nước sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu. Tuy nhiên, điều kiện thuỷ văn của khu vực quy hoạch phụ thuộc trực tiếp vào hệ thống kênh tiêu nước phục vụ nông nghiệp. Hệ thống kênh này được nối với sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu. Khi cao độ mực nước thấp ( dưới 2,5m  tại trạm bơm tiêu tại xã Vạn An - trạm bơm Đặng Xá với lưu vực tiêu nước khoảng 5157 ha) nước mưa trong khu vực quy hoạch nói riêng và cả lưu vực nói chung tự chảy ra sông, khi mực nước sông lớn hơn 2,5m, lưu vực sẽ được tiêu nước cưỡng bức ra sông qua trạm bơm. Hệ thống tiêu trong khu vực quy hoạch chủ yếu là hệ thống kết hợp với tưới phục vụ nông nghiệp.

2.3 Hiện trạng sử dụng đất 

Toàn bộ khu vực quy hoạch có diện tích 351,33 ha, bao gồm các loại đất sau:

1) Đất nông nghiệp :Đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực quy hoạch có diện tích 308,58 ha, chiếm hơn 87% diện tích khu vực quy hoạch, chủ yếu là đất trồng cây hàng năm, là đất 2 vụ lúa, 1 vụ màu. Bình quân đất canh tác vào khoảng 0,2 ha/lao động nông nghiệp. Với quy mô đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực quy hoạch vào khoảng 300 ha, số lao động nông nghiệp cần phải chuyển đổi lao động khoảng 1500 lao động.

2) Đất phi nông nghiệp :Đất phi nông nghiệp trong khu vực quy hoạch có diện tích  42,75 ha, gồm:

- Đất ở nông thôn: có diện tích 0,82ha, là đất của 4 hộ dân thuộc xã Yên Trung và đất của 29 hộ dân thuộc xã Đông Phong. Các công trình trong khu đất chủ yếu là nhà bán kiên cố, 1 tầng, mái ngói. Cần thiết phải có quỹ đất để di chuyển các hộ dân này. 

- Đất sử dụng vào mục đích công cộng có diện tích 36,30 ha gồm: Đất đường giao thông liên thôn và giao thông nội đồng trong phạm vi quy hoạch có diện tích 11,48 ha;  Đất hệ thống công trình thủy lợi, gồm hệ thống mương tưới tiêu, trạm bơm tưới có diện tích 24,82 ha.

c) Mặt nước chuyên dùng (hồ, ao) : diện tích 5,05  ha.

d) Đất nghĩa trang, nghĩa địa : trong phạm vi quy hoạch có diện tích khoảng 0,58 ha. Các mồ mả chủ yếu là đất đắp, bố trí rải rác. Tại phía Đông Nam khu vực quy hoạch có một khu vực nghĩa địa tập trung. Song nghĩa địa này nằm ngoài khu vực quy hoạch, chủ yếu ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực. 

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch

	TT
	Loại đất
	Diện tích ( ha)
	Tổng cộng (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)

	
	
	Long Châu
	Đông Tiến
	Yên Trung
	Đông Phong
	
	

	1
	Đất nông nghiệp 
	94,33
	21,05
	117,08
	76,12
	308,58
	87,83

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm 
	94,33
	21,05
	117,08
	76,12
	308,58
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	10,78
	3,52
	15,47
	12,98
	42,75
	12,17

	2.1
	Đất ở nông thôn
	0
	0
	0,18
	0,64
	0,82
	0,23

	2.2
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	9,81
	2,86
	13,78
	9,85
	36,3
	10,33

	 
	Đ​ường giao thông
	3,19
	1,1
	4,3
	2,89
	11,48
	3,27

	 
	Hệ thống công trình thuỷ lợi
	6,62
	1,76
	9,48
	6,96
	24,82
	7,06

	2.3
	Mặt nư​ớc chuyên dùng
	0,97
	0,66
	1,4
	2,02
	5,05
	1,44

	2.4
	Đất nghĩa trang 
	0
	0
	0,11
	0,47
	0,58
	0,17

	 
	Tổng cộng 
	105,11
	24,57
	132,55
	89,10
	351,33
	100,00


2.4 Hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

1) Hệ thống giao thông:Trong khu vực quy hoạch, hầu như không có tuyến đường xây dựng kiên cố  nào cho xe tải, chủ yếu là các tuyến đường đất vào các thôn có mặt cắt rộng 5 - 6m và giao thông nội đồng có mặt cắt rộng 2-3m.

2) Hệ thống  tưới tiêu nước : Chủ yếu là hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp. Hệ thống này đã ổn định trong nhiều năm, nhưng khi xây dựng tuyến đường 18 toàn bộ lưu vực tưới tiêu nước đã phải phân chia lại. Tại đây, dọc theo hai bên đường 18 đang tiến hành xây dựng lại hệ thống các tuyến mương tưới tiêu. Hệ thống tưới tiêu nước trong khu vực gồm: Các tuyến mương tưới tiêu kết hợp, chủ yếu là các tuyến mương đất, với mặt cắt rộng 2- 5m, cao độ đáy mương giao động 2-2,5m; Tuyến mương tưới (đang tiến hành xây dựng bằng gạch) chạy dọc theo đường 18, B 0,4M x H 0,8M; 2 trạm bơm tưới tiêu kết hợp, trong đó có một trạm bơm mới xây dựng. 

3) Hệ thống cấp điện: Trong khu vực quy hoạch hiện có 1 tuyến điện 35KV cung cấp điện cho trạm bơm và cho các điểm dân cư tại phía Bắc khu vực quy hoạch.

4) Hệ thống thông tin, bưu điện: Trong khu vực quy hoạch có 1 tuyến thông tin đi nổi nối với khu dân cư tại phía Bắc.

Bảng tổng hợp hiện trạng Hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch  

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Hệ thống giao thông 
	
	 22068
	

	1.1
	Đường giao thông liên thôn
	m
	6438
	Đường đất, mặt cắt rộng 5 -6m

	1.2
	Đư​ờng giao thông nội đồng
	m
	15630
	Đường đất, mặt cắt rộng 2-3m

	2
	Hệ thống công trình thuỷ lợi
	
	11043
	

	2.1
	Tuyến mương tưới tiêu 
	m
	8389
	Mương đất, có mặt cắt rộng 2-5m

	2.2
	Tuyến mương tưới
	m
	2654
	một phần đang kiên cố hoá - mương gạch, B 0,4M x H 0,8M

	2.3
	Trạm bơm tư​ới tiêu 
	trạm
	2
	Một trạm mới xây dựng

	3
	Hệ thống cấp điện
	
	 
	 

	3.1
	§​­êng dây 35KV
	m
	1032
	cấp điện cho khu dân cư phía Bắc

	4
	Hệ thống thông tin bưu điện
	
	
	

	4.1
	Tuyến thông tin
	m
	924
	đi nổi


2.5 Đánh giá tổng hợp hiện trạng

1) Về mặt thuận lợi: 

- Khu công nghiệp Yên Phong có vị trí rất thuận lợi do nằm cạnh tuyến đường 18, nối với sân bay Nội Bài và đi cảng nước sâu Cái Lân, Quảng Ninh. Ngoài ra khu vực này cũng rất thuận tiện cho việc tiếp cận về Hà Nội và các tỉnh phía Nam qua tuyến đường 1A mới.  

- Trong khu vực quy hoạch về cơ bản hầu như là đất ruộng nên thuận lợi cho việc đền bù giải toả.

- Do nằm ven Hà Nội và chính sách thu hút đầu tư thông thoáng của tỉnh nên khi khu công nghiệp được hình thành sẽ thu hút được các doanh nghiệp, nhanh chóng lấp đầy các ô đất XNCN, mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội.


2) Về mặt khó khăn: 

- Ngoại trừ hệ thống giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu công nghiệp (hệ thống cấp điện, cấp nước) chưa có, tăng chi phí đầu tư xây dựng. 

- Để thực hiện quy hoạch, một diện tích đất canh tác lớn chuyển thành đất công nghiệp, cần thiết phải có kế hoạch đền bù và tạo điều kiện cho việc chuyển đổi 1500 lao động nông nghiệp sang làm ngành nghề khác. 

2.6 Các dự án có liên quan

- Thị xã Bắc Ninh đã được chuyển thành đô thị loại 3 và tương lai sẽ tiến tới thành phố loại 2.

- Đường quốc lộ 18 sẽ mở rộng mặt đường từ 30m hiện nay thành 60m trong tương lai về phía Nam.

- Đường tỉnh lộ 286 sẽ mở rộng mặt đường từ 12m hiện nay thành 30m trong tương lai.

- Dự án xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu nước tại khu vực lân cận.

3 Nội dung quy hoạch chi tiết

3.1 Tính chất khu công nghiệp Yên Phong 

Khu công nghiệp tập trung Yên Phong là một phần của dự án Khu công nghiệp - đô thị Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Khu công nghiệp Yên Phong chính là nhân tố tạo thị hình thành nên khu đô thị Yên Phong với quy mô của đô thị loại V, dân số khoảng 4,5 vạn người. Và ngược lại khu đô thị Yên Phong là khu vực đáp ứng các nhu cầu về hạ tầng xã hội (nhà ở, công trình công cộng dịch vụ, y tế, dạy nghề, nghỉ ngơi giải trí...) cho người lao động trong khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Yên Phong có các loại hình công nghiệp dự kiến như sau: 

- Chế biến nông lâm thuỷ sản và thực phẩm: chiếm 28-30%.

- Công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng: chiếm 28-30%.

- Dược phẩm, thuốc thú y, thức ăn gia súc: chiếm 10-15%

- Công nghiệp, vật liệu xây dựng và cơ khí: chiếm 28-30%.

Mức độ vệ sinh công nghiệp :không gây độc hại với mức độ vệ sinh công nghiệp của các xí nghiệp công nghiệp loại  IV và V, tương đương với khoảng cách cách ly tối thiểu tới khu vực dân cư là 100m và 50m.

3.2 Định hướng phát triển không gian và cơ cấu sử dụng đất

3.2.1 Quy mô khu công nghiệp 

Căn cứ theo khả năng có thể khai thác đất đai (đất ruộng) và hướng tiếp cận, đồ án đề xuất 2 phương án về quy mô khu công nghiệp:

1) Phương án 1 : Khu công nghiệp có quy mô khoảng 340,73 ha (số lao động vào khoảng 3 -3,5 vạn) , chạy dọc theo đường 18, kéo dài từ đường tỉnh lộ 286 đến thôn ¤ Cách. 

2) Phương án 2 : Khu công nghiệp có quy mô khoảng 448,05 ha (số lao động vào khoảng 4,5 - 5 vạn), chạy dọc theo đường 18, kéo dài từ đường tỉnh lội 286 đến thôn ¤ Cách. Trong phương án 2, Khu công nghiệp Yên Phong được mở rộng về phía Bắc.  

3.2.2  Định hướng phát triển không gian và cơ cấu sử dụng đất 

1) Lối vào chính khu công nghiệp: 

Lối vào chính của Khu công nghiệp Yên Phong gồm 2 lối vào chính: từ đường 18 và đường tỉnh lộ 286. 

Giai đoạn sau không bố trí trực tiếp lối vào từ tuyến đường 18 mà thông qua tuyến đường thu gom dọc đường 18 đổ vào 2 nút giao thông khác cốt giao với đường 18 ( nút giao giữa đường 18 và hai đường tỉnh lộ 286 và 295- đầu thị tứ Chờ).

2) Phân khu chức năng : 

Tương tự như các khu công nghiệp tập trung thông thường khác, khu công nghiệp Yên Phong có 5 khu vực chức năng chính, được phân bổ như sau:

a) Trung tâm điều hành, công cộng dịch vụ : Được bố trí tại cổng vào chính của Khu công nghiệp. 

b) Khu đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp và kho tàng : Chiếm khoảng 60% diện tích khu công nghiệp. Diện tích các lô đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp gồm 2 loại: 1-1,5ha chiếm 60% và 0,5ha chiếm 40%.

c) Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Các công trình trạm biến thế 110/22KV; trạm khai thác và xử lý nước ngầm; trạm xử lý nước thải được bố trí thuận tiện cho việc đáp ứng các nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, tiếp cận thuận tiện các nguồn cung cấp và nguồn xả, đảm bảo về điều kiện môi trường. Phù hợp với việc phát triển khu công nghiệp theo các giai đoạn, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được dự kiến xây dựng trong khu vực giai đoạn 1. Hệ thống thoát nước mưa  không chỉ đáp ứng tiêu thoát nước cho khu vực quy hoạch còn phải phù hợp với việc tưới tiêu nông nghiệp của các khu sản xuất nông nghiệp liền kề có liên quan.

d) Đất cây xanh có diện tích tối thiểu 10%. Diện tích đất cây xanh trong khu vực được bố trí chủ yếu tại nơi giáp ranh với khu dân cư, đóng vai trò là dải cây xanh cách ly. Ngoài ra diện tích cây còn bố trí thành các dải cây xanh đóng vai trò đất dự trữ, đặc biệt để xây dựng các tuyến hạ tầng kỹ thuật. 

e ) Đất giao thông trong khu công nghiệp : Các tuyến đường giao thông trong khu công nghiệp được bố trí theo dạng ô cờ, đảm bảo cho việc tiếp cận thuận lợi các lô đất xây dựng. Hệ thống giao thông trong khu công nghiệp không những đáp ứng nhu cầu về vận chuyển mà còn có ý nghĩa là các trục tổ hợp không gian, đảm bảo cho không gian kiến trúc cảnh quan của khu công nghiệp trật tự và thống nhất.

3) Phân đợt xây dựng : 

Để thuận tiện cho việc đầu tư, Khu công nghiệp Yên Phong được phân thành các cụm xây dựng theo các giai đoạn. Trong phương án 1, khu công nghiệp được phân thành 2 cụm phù hợp với 2 giai đoạn xây dựng, mỗi cụm có diện tích khoảng 150 -180 ha. Trong phương án 2, khu công nghiệp được phân thành 3 cụm phù hợp với 3 giai đoạn xây dựng.

4) Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan : 

Về cơ bản, kiến trúc cảnh quan của xí nghiệp công nghiệp nói riêng và khu công nghiệp nói chung đóng góp hạn chế vào cảnh quan chung, trong nhiều trường hợp còn làm mất đi giá trị cảnh quan của khu vực. Để nâng cao chất lượng kiến trúc cảnh quan của khu công nghiệp và cảnh quan chung, đồ án đề xuất:

- Tại phần đất Khu công nghiệp tiếp giáp với đường 18, bố trí một tuyến đường song song với đường thu gom, bắt buộc tất cả các lô đất XNCN phải quay mặt trước ra phía đường. Các công trình hành chính, nhà sản xuất chính của các XNCN có thể đóng góp vào cảnh quan chung của khu vực. 

- Tổ hợp các công trình khu trung tâm điều hành và công trình công cộng dịch vụ của Khu công nghiệp bố trí tại cổng vào chính của Khu công nghiệp (giao đường 18 và đường 286) được bố trí như các điểm nhấn về không gian cho toàn bộ khu vực. 

- Trong Khu công nghiệp, lựa chọn giải pháp mặt cắt đường chính có giải ngăn cách lớn bố trí cây xanh, đèn chiếu sáng tạo thành các trục tổ hợp để liên kết các không gian trong Khu công nghiệp. 


Đồ án đề xuất 2 phương án cơ cấu sử dụng đất và định hướng phát triển không gian. Về cơ bản 2 phương án thể hiện các dự kiến về quy mô và định hướng phát triển không gian đã nêu trên. Sự khác biệt giữa hai phương án thể hiện: 

a) Về quy mô : phương án 1 có quy mô diện tích 351,33 ha; phương án 2 có quy mô 448,05 ha. Phương án 2 có quy mô lớn hơn qua đó đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu về đất phát triển công nghiệp. Tuy nhiên với phương án này, cần thiết phải di chuyển một khối lượng lớn các hộ dân ở phía Bắc, khoảng hơn 150 hộ.  

b) Về lối ra vào chính của Khu công nghiệp từ đường quốc lộ 18 và đường tỉnh lộ 286  : Trong phương án 1 tổ chức một lối vào từ đường tỉnh lộ 286 và một lối vào từ đường quốc lộ 18. Tại phương án 2, để có thể triển khai xây dựng được ngay, dự kiến tổ chức thêm một lối vào nữa từ đường 18. Tuy nhiên do lối vào này gần với nút giao thông lập thể, ảnh hưởng đến việc tổ chức giao thông giao giữa đường tỉnh lộ 286 và đường quốc lộ 18. 

c) Tổ chức các công trình trung tâm điều hành, công cộng dịch vụ : Tại phương án 1, trung tâm điều hành và các công trình công cộng dịch vụ được phân bố thành hai khu, bố trí tại 2 lối vào chính của Khu công nghiệp. Tại phương án 2, trung tâm điều hành và các công trình công cộng dịch vụ được bố trí tập trung tại phía cổng phía đường tỉnh lộ 286, hướng sang phía khu dân dụng. Việc phân bố trung tâm điều hành và các công trình công cộng dịch vụ thành hai khu vực tại 2 lối vào chính trong phương án 1, tạo cho kiến trúc cảnh quan tại hai cổng ra vào chính được nhấn mạnh và đóng góp tích cực hơn cho bộ mặt kiến trúc cảnh quan của Khu công nghiệp từ phía đường quốc lộ 18.

d) Cơ cấu sử dụng đất của hai phương án được thống kê trong bảng sau : 

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất khu công nghiệp 

	TT
	Loại đất
	Phương án 1- phương án chọn
	Phương án 2- phuơng án so sánh
	Ghi chú

	
	
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ chiếm đất

(%)
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ chiếm đất

(%)
	

	1
	Công cộng dịch vụ 
	15,16
	4,32
	18,80
	4,20
	

	2
	Đất XNCN, kho tàng
	220,57
	62,78
	275,99
	61,60
	

	3
	Đất HTKT
	13,78
	3,92
	12,50
	2,79
	

	4
	Đất cây xanh 
	38,43
	10,94
	56,41
	12,59
	

	5
	Giao thông 
	63,39
	18,04
	84,35
	18,82
	

	 
	Tổng cộng 
	351,33
	100,00
	448,05
	100,00
	


Trên cơ sở đánh giá tổng hợp các về quy mô, vấn đề về di dân giải toả đền bù, cơ cấu sử dụng đất, tổ  chức giao thông, cũng như tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, phương án 1 đã được lựa chọn để triển khai lập quy hoạch chi tiết.

3.3 Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Khu công nghiệp Yên Phong

Khu công nghiệp Yên Phong có diện tích 351,33 ha được phân thành các khu  chức năng với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sau: 

3.3.1.1 Khu  đất công trình công cộng dịch vụ

Đất công trình công cộng, dịch vụ trong Khu công nghiệp Yên Phong có diện tích 15,16ha bao gồm hai ô đất  ký hiệu CC1 và CC2.

1) ¤ đất CC1 có diện tích 10,56ha nằm tại phía Đông của Khu công nghiệp, tại lối vào chính từ đường tỉnh lộ 286, nối liền với trục đường chính vào Khu đô thị mới Yên Phong. Tại đây dự kiến bố trí tổ hợp công trình của Ban quan lý điều hành dự án, hải quan, thuế vụ, cứu hoả.... Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính : Mật độ xây dựng 30%, nhà cao trung bình 3 tầng, hệ số sử dụng đất 0,9. Các công trình trong khu vực phải đóng góp vào cảnh quan chung.

2) ¤ đất CC2 có diện tích 4,60 ha, nằm tại phía Nam Khu công nghiệp, tại lối ra vào chính của Khu công nghiệp với đường quốc lộ 18. Dự kiến bố trí tại đây các công trình công cộng dịch vụ của khu công nghiệp như : nhà trưng bày sản phẩm, văn phòng giao dịch...  mật độ xây dựng 30%, nhà cao trung bình 3 tầng, hệ số sử dụng đất 0,9.

3.3.1.2  Khu  đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp, kho tàng

Đất xây dựng XNCN, kho tàng có tổng diện tích 220,57 ha được phân bố trong các ô đất, việc phân chia các lô đất XNCN trong các ô đất của đồ án mang tính định hướng, tuỳ theo nhu cầu thực tế một doanh nghiệp có thể thuê một hay nhiều lô đất XNCN. 

1) ¤ đất XNCN1 và XNCN7(trong bản vẽ ký hiệu CN1&7) có diện tích 26,40ha. Vị trí của ô đất  và mốc giới xác định ranh giới xem bản vẽ QH - 04 kèm theo.

2) ¤ đất XNCN 2 (CN2) có diện tích 9,57ha. 

3) ¤ đất XNCN 3 (CN3) có diện tích 17,62ha.    

4) ¤ đất XNCN 4 (CN4) có diện tích 10,31ha. 

5) ¤ đất XNCN 5 (CN5) có diện tích 13,90ha.

6) ¤ đất XNCN 6 (CN6) có diện tích 12,20ha.  

7) ¤ đất XNCN 8 (CN8) có diện tích 7,64ha.  

8) ¤ đất XNCN 9 (CN9) có diện tích 10,83ha. 

9) ¤ đất XNCN 10 (CN10) có diện tích 13,17ha.    

10) ¤ đất XNCN 11 (CN11) có diện tích 15,07ha. 

11) ¤ đất XNCN 12 (CN12) có diện tích 13,30ha.

12) ¤ đất XNCN 13 (CN13) có diện tích 11,79ha.  

13) ¤ đất XNCN 14 (CN14) có diện tích 10,68ha.  

14) ¤ đất XNCN 15 (CN15) có diện tích 9,91ha.  

15) ¤ đất XNCN 16 (CN16) có diện tích 12,40ha. 

16) ¤ đất XNCN 17 (CN17) có diện tích 8,34ha.    

17) ¤ đất XNCN 18 (CN18) có diện tích 7,75ha. 

18) ¤ đất XNCN 19 (CN19) có diện tích 9,69ha.

 Các quy định kiểm soát phát triển cho các lô đất XNCN:

- Mật độ xây dựng tối đa: 50%, khuyến khích xây dựng nhà công nghiệp nhiều tầng để giảm mật độ xây dựng để tăng diện tích trồng cây xanh.

- Chỉ giới xây dựng đáp ứng nhu cầu phòng hoả: giữa tường của hai XNCN giáp cạnh nhau là 6m.

- Chỉ giới xây dựng cách các tuyến đường chính trong Khu công nghiệp tối thiểu 10m.

- Chỉ giới xây dựng cách các tuyến đường nhánh khu công nghiệp  là 6m.

Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật các ô đất xí nghiệp công nghiệp được thống kê trong bảng dưới đây. 

3.3.1.3 Khu đất cây xanh 

Khu đất cây xanh có diện tích 38,43ha, gồm các 9 « đất: 

1) ¤ đất cây xanh CX1 có diện tích 11,35ha, là diện tích cây xanh cách ly với tuyến đường quốc lộ 18 và đường 286.

2) ¤ đất cây xanh CX2 có diện tích 7,05ha, là diện tích cây xanh cách ly cho khu dân cư  xã Đông Phong. Tại đây dự kiến bố trí bến xe chính đưa đón công nhân, các công trình công cộng dịch vụ, sân thể thao. ¤ đất được định hướng tổ chức như một công viên. Mật độ xây dựng 5%, công trình cao 1 tầng, hệ số sử dụng đất 0,05.

3) ¤ đất cây xanh CX3 có diện tích 3,04 ha; ô đất cây xanh CX4 có diện tích 2,95ha, là diện tích cây xanh cách ly các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp với khu vực xung quanh và còn có vai trò là diện tích dự trữ khi có nhu câù mở rộng.  

4) ¤ đất cây xanh CX5 có diện tích 2,85ha, là phần diện tích của dải cách ly của trục đường chính theo hướng Bắc Nam.

5) ¤ đất cây xanh CX6 có diện tích 6,97ha, là diện tích cây xanh cách ly với tuyến đường quốc lộ 18.

6) ¤ đất CX7 có diện tích 0,66ha và ô đất CX8 có diện tích 0,66ha là diện tích cây xanh cách ly giữa lô đất XNCN với đất công cộng của khu công nghiệp 

7) ¤ đất cây xanh CX9 có diện tích 2,90ha, là phần diện tích bố trí cây xanh, mương, chạy theo trục đường chính theo hướng Bắc - Nam của Khu công nghiệp.

3.3.1.4 Đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 

Đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có diện tích 13,78ha, gồm: 

1) ¤ đất HT1 có diện tích 6,84ha, bố trí trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp.

2) ¤ đất HT2 có diện tích 6,94ha, bố trí trạm biến thế 110KV/22KV và trạm cấp nước của Khu công nghiệp và đô thị Yên Phong.

3.3.1.5 Đất giao thông   

Đất giao thông trong Khu công nghiệp Yên Phong có diện tích 63,39ha.

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các ô đất trong Khu công nghiệp Yên Phong được tổng hợp trong bảng sau:

tổng hợp chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật các ô đất khu công nghiệp yên phong

	TT
	Ký hiệu ô đất
	Chức năng sử dụng
	Diện tích (ha)
	Diện tích xây dựng (m2)
	M§

XD (%)
	Số tầng TB
	Hệ số sử dụng đất
	Diện tích sàn (m2)

	1
	 
	Đất công cộng dịch vụ 
	15,16
	45480
	 
	 
	 
	136440

	1.1
	CC.1
	Trung tâm điều hành
	10,56
	31680
	30
	3
	0,9
	95040

	1.2
	CC.2
	Đất công cộng dịch vụ 
	4,60
	13800
	30
	3
	0,9
	41400

	2
	 
	Đất XNCN, kho tàng
	220,57
	1102850
	 
	 
	 
	1654275

	2.1
	CN.1&7
	Đất XNCN, kho tàng
	26,40
	132000
	50
	1,5
	0,75
	198000

	2.2
	CN.2
	Đất XNCN, kho tàng
	9,57
	47850
	50
	1,5
	0,75
	71775

	2.3
	CN.3
	Đất XNCN, kho tàng
	17,62
	88100
	50
	1,5
	0,75
	132150

	2.4
	CN.4
	Đất XNCN, kho tàng
	10,31
	51550
	50
	1,5
	0,75
	77325

	2.5
	CN.5
	Đất XNCN, kho tàng
	13,90
	69500
	50
	1,5
	0,75
	104250

	2.6
	CN.6
	Đất XNCN, kho tàng
	12,20
	61000
	50
	1,5
	0,75
	91500

	2.7
	CN.8
	Đất XNCN, kho tàng
	7,64
	38200
	50
	1,5
	0,75
	57300

	2.8
	CN.9
	Đất XNCN, kho tàng
	10,83
	54150
	50
	1,5
	0,75
	81225

	2.9
	CN.10
	Đất XNCN, kho tàng
	13,17
	65850
	50
	1,5
	0,75
	98775

	2.10
	CN.11
	Đất XNCN, kho tàng
	15,07
	75350
	50
	1,5
	0,75
	113025

	2.11
	CN.12
	Đất XNCN, kho tàng
	13,30
	66500
	50
	1,5
	0,75
	99750

	2.12
	CN.13
	Đất XNCN, kho tàng
	11,79
	58950
	50
	1,5
	0,75
	88425

	2.13
	CN.14
	Đất XNCN, kho tàng
	10,68
	53400
	50
	1,5
	0,75
	80100

	2.14
	CN.15
	Đất XNCN, kho tàng
	9,91
	49550
	50
	1,5
	0,75
	74325

	2.15
	CN.16
	Đất XNCN, kho tàng
	12,40
	62000
	50
	1,5
	0,75
	93000

	2.16
	CN.17
	Đất XNCN, kho tàng
	8,34
	41700
	50
	1,5
	0,75
	62550

	2.17
	CN.18
	Đất XNCN, kho tàng
	7,75
	38750
	50
	1,5
	0,75
	58125

	2.18
	CN.19
	Đất XNCN, kho tàng
	9,69
	48450
	50
	1,5
	0,75
	72675

	3
	 
	Đất HTKT
	13,78
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	HT.1
	HTKT
	6,84
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	HT.2
	HTKT
	6,94
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	Đất cây xanh 
	38,43
	3525
	 
	 
	 
	3525

	4.1
	CX.1
	CX cách ly, cảnh quan
	11,35
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	CX.2
	CX cách ly, cảnh quan
	7,05
	3525
	5
	1
	0,05
	3525

	4.3
	CX.3
	Cây xanh cách ly
	3,04
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	CX.4
	Cây xanh cách ly
	2,95
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	CX.5
	Cây xanh
	2,85
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	CX.6
	Cây xanh cách ly
	6,97
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7
	CX.7
	Cây xanh
	0,66
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8
	CX.8
	Cây xanh cách ly
	0,66
	 
	 
	 
	 
	 

	4.9
	CX.9
	Cây xanh, m​ương
	2,90
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	A.GT
	Giao thông 
	63,39
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng 
	351,33
	1151855
	0,33
	1,56
	0,51
	1794240


bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản  khu vực quy hoạch

	TT
	Loại
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Diện tích khu đất quy hoạch 
	351,33 ha
	

	
	Đất công trình công cộng, dịch vụ
	15,16 ha
	chiếm tỷ lệ 4,32%

	
	Đất xí nghiệp công nghiệp, kho tàng
	220,57 ha
	chiếm tỷ lệ 62,78%

	
	Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	13,78 ha
	chiếm tỷ lệ 3,92%

	
	Đất cây xanh 
	38,43 ha
	chiếm tỷ lệ 10,94%

	
	Đất giao thông 
	63,39 ha
	chiếm tỷ lệ 18,04%

	2
	Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính 
	
	

	
	Số lao động công nghiệp 
	30-35 ngàn lao động
	100-120 ng­êi/ha

	
	Tổng diện tích xây dựng dự kiến 
	1151855 m2
	không kể diện tích xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

	
	Tổng diện tích sàn dự kiến 
	1794240 m2
	

	
	Mật độ xây dựng chung 
	33%
	

	
	Chiều cao tầng trung bình 
	1,56 tầng 
	

	
	Hệ số sử dụng đất chung 
	0,51
	


3.3.2 Bố cục không gian kiến trúc và cảnh quan khu công nghiệp

- Khu công nghiệp Yên Phong là khu công nghiệp xây dựng mới, hiện đại. 

- Mặt đứng khai triển tại phía Đông và phía Nam của Khu công nghiệp là mặt đứng chính, đóng góp vào cảnh quan chung của khu vực. Tại cổng chính phía Đông và phía Nam, tổ hợp công trình công cộng, gồm trung tâm điều hành, công trình trưng bày sản phẩm, cơ sở đào tạo dạy nghề, nghiên cứu và triển khai công nghệ... là công trình điểm nhấn cơ bản trong toàn bộ bố cục không gian Khu công nghiệp.  

- Các công trình văn phòng, công cộng dịch vụ và nhà xưởng sản xuất cần bố trí để có thể đóng góp vào cảnh quan chung của khu công nghiệp. Các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật : thường có hình thức kiến trúc xấu, cần bố trí ở phía sau các lô đất. 

- Để đảm bảo cho công trình xây dựng thực hiện được đúng theo các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, bên cạnh các quy định về sử dụng đất với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật kèm theo, các công trình cần phải tuân theo:  Quy định về chi giới đường đỏ, chỉ giới xây  dựng khoảng xây lùi):  Đối với các lô đất bố trí cạnh đường có mặt cắt ngang rộng 40m : khoảng xây lùi 10m; Đối với các lô đất bố trí cạnh tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 21,5m: Khoảng xây lùi  6m; Khoảng xây lùi đối với tường rào của hai lô đất xí nghiệp công nghiệp kề liền nhau là 6m; Các quy định khác về cao độ nền đường, cao độ vỉa hè và các quy định khác theo bản vẽ QH-03.

3.4 Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật 

3.4.1 Quy hoạch hệ thống giao thông

1) Hệ thống giao thông đối ngoại:

Dự kiến dọc theo tuyến đường 18 bố trí một tuyến đường thu gom. Tuyến đường này nhập với đường 18 tại nút giao thông khác cốt tại điểm giao của đường tỉnh lộ 286 và 295 với đường 18. Như vậy tại phía Nam Khu công nghiệp được tiếp cận thông qua tuyến đường thu gom này. 

Nút giao giữa đường tỉnh lộ 286 với đường 18, trong đồ án dự kiến là nút không hoàn chỉnh. Đây là phương án tham khảo, việc thiết kế nút giao thông này sẽ được thực hiện theo dự án riêng. 

Đường tỉnh lộ 286, trong tương lai sẽ đóng vai trò quan trọng liên kết thị trấn Chờ với thị xã Bắc Ninh, đường có mặt cắt dự kiến rộng 40m. Khu công nghiệp nối với  tuyến đường này tại hướng Đông thông qua quảng trường trung tâm, giao của tuyến đường 286 với trục đường nối Khu công nghiệp với Khu đô thị dự kiến.

 Để tăng cường giao thông đối ngoại, bố trí một tuyến đường rộng 40 m tại phía Bắc khu công nghiệp, tuyến đường này tăng khả năng liên kết của Khu công nghiệp với tuyến đường 295 ở phía Tây và về thị xã Bắc Ninh ở phía Đông, đồng thời đặt tiền đề cho việc mở rộng Khu công nghiệp trong giai đoạn sau.

2) Hệ thống giao thông trong khu công nghiệp: 

Hệ thống giao thông trong Khu công nghiệp không chỉ được thiết kế đảm bảo khả năng vận chuyển mà còn được thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân chia chia các lô đất xây dựng.

Đường trong Khu công nghiệp có 3 loại mặt cắt: 

- Đường có mặt cắt rộng 80m, gồm lòng đường 11,5 x 2 + vỉa hè 7mx2 + dải phân cách rộng 43m (là diện tích cây xanh và mương); 

- Đường có mặt cắt rộng 40m (gồm lòng đường gồm 11,5m x 2 + dải phân cách 3m + vỉa hè 7m x 2); 

- Đường có mặt cắt rộng 21,5m (gồm lòng đường 11,5m + vỉa hè 5m x 2).

Tổng chiều dài của tuyến đường 21786 m, mật độ đường 6,20 km/km2.

Trong từng khu vực chức năng và các lô đất XNCN đều có các bãi đỗ xe riêng.

Lộ giới và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các tuyến đường giao thông trong phạm vi quy hoạch được tổng hợp trong bảng sau và được trình bày trong bản vẽ QH-05A.

Bảng tổng hợp khối lượng giao thông 

	TT
	Loại đ​​ường
	Ký hiệu mặt cắt
	Chiều dài   (m)
	Chiều rộng (m)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Lòng đường
	Dải cách ly
	Vỉa hè
	

	1
	Đường có mặt cắt rộng 80m
	1--1
	1731
	11,5x2
	43
	7x2
	Dải phân cách :  diện tích cây xanh và mương

	2
	Đường có mặt cắt rộng 40m
	2--2
	9519
	11,5x2
	3
	7x2
	

	3
	Đường có mặt cắt rộng 21,5m
	3--3
	10536
	11,5
	
	5x2
	

	
	Tổng cộng 
	
	21786
	
	
	
	


3.4.2 Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền

1) Nguyên tắc thiết kế:

- Hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch được thiết kế riêng và theo nguyên tắc tự chảy, được thiết kế theo phương pháp cường độ giới hạn.

- Khu vực quy hoạch thuộc lưu vực Vạn An, tiêu nước ra sông Ngũ Huyện Khê. Khi mực nước sông thấp, nước mưa trong toàn lưu vực tự chảy ra sông, khi mực nước sông lớn (cao độ mực nước 2,5m) nước mưa trong toàn lưu vực được bơm cưỡng bức ra sông qua trạm bơm Vạn An. 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế phù hợp với việc tưới tiêu của khu vực lân cận. 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo phương pháp cường độ giới hạn.

 2) Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước mưa: 

a) Hệ thống các tuyến kênh  bao :

- Hệ thống tuyến kênh bao phía Nam - tuyến kênh tiêu V4 chạy dọc theo tuyến đường 18: Có mặt cắt ngang Bmặt: 15m, Bđáy: 3m; H: 4m. 

- Hệ thống tuyến kênh bao phía Bắc và phía Đông: Đây là tuyến kênh nằm tại phần tiếp giáp giữa khu công nghiệp và các khu ruộng. Kênh có tiết diện Bmặt : 9m; Bđáy: 2m; H: 3,5m, kết hợp tường chắn để nối với các tuyến mương tưới tiêu hiện có đổ vào tuyến kênh tiêu cấp 1 chạy dọc đường 286. Tuyến kênh này không nằm trong phạm vi đất khu công nghiệp.

b) Hệ thống các tuyến kênh thu nước theo hướng Bắc - Nam.

- Hệ thống kênh thu nước mưa theo hướng Bắc - Nam có tiết diện Bm:12m, Bđ: 2m; H:3,5m, thu gom nước mưa trong khu công nghiệp đổ vào tuyến kênh chạy dọc đường 18.

Cao độ mực nước thiết kế đoạn đầu của hệ thống kênh của khu công nghiệp (tại góc phía Tây Bắc) là 2,3m, cao độ đáy của kênh tại vị trí này vào khoảng 1,8m. 

c) Hệ thống cống thoát nước

 Bao gồm các tuyến cống tròn BTCT D800-2500 chạy dọc theo các tuyến đường quy hoạch thu gom nước của các ô đất dọc theo hai bên đường đổ vào tuyến mương. Độ dốc cống thoát nước mưa đảm bảo theo nguyên tắc tự chảy Imin >= 1/D. 

Toàn bộ mạng lưới thoát nước mưa trong khu vực quy hoạch được trình bày trong bản đồ Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa QH-05B.

Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước mưa

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Hệ thống  mư​ơng  
	m
	
	 

	 
	Bm:12,0m; B®:2m; H:3,5m
	 
	1160
	 

	 
	Bm:15,0m: B®:3m; H:4,0m
	 
	2710
	 

	 
	Bm:9,0m; B®:2m; H3,5m
	 
	4972
	ngoài QH

	2
	Cống BTCT
	m
	24353
	 

	 
	D600
	 
	3251
	 

	 
	D 800
	 
	3953
	 

	 
	D 1000
	 
	7171
	 

	 
	D 1250
	 
	6088
	 

	 
	D 1500
	 
	2487
	 

	 
	D 1750
	 
	740
	 

	 
	D 2000
	 
	100
	 

	 
	D 2500
	 
	563
	 

	3
	Giếng thăm
	cái
	442
	 

	 
	D 800
	 
	106
	 

	 
	D 1250
	 
	240
	 

	 
	D 1500
	 
	96
	 

	4
	Miệng xả 
	cái
	40
	 

	 
	D 1000
	 
	5
	 

	 
	D 1250
	 
	5
	 

	 
	D 1500
	 
	2
	 

	 
	D 1750
	 
	7
	 

	 
	D 2500
	 
	17
	 

	 
	T​­¬ng ®​­¬ng 2D2000
	 
	2
	 

	 
	T​­¬ng ®­​¬ng 2D2500
	 
	2
	 


3) Thiết kế san nền:

Cao độ nền ô đất được thiết kế phù hợp cao độ đường và có tính toán phù hợp với cao độ nền của các khu vực dân cư ở lân cận, được thiết kế theo phương pháp đường đồng mức, độ chênh cao giữa 2 đường đồng mức H = 0,1m. Độ dốc nền ô đất I >= 0,004 đảm bảo nước mặt tự chảy
Cao độ san nền trung bình của toàn bộ khu vực quy hoạch  5,5- 5-8m.

Khối lượng đắp nền được tính toán theo phương pháp lưới ô vuông. Khối lượng đắp là chủ yếu, tổng khối lượng đắp nền của khu vực quy hoạch là 7234004 m3. Chiều cao san nền trung bình khoảng 2,0 m. 

Trước khi san nền cần tiến hành nạo vét lớp đất hữu cơ và thu gom lại để sử dụng cho việc trồng cây trong khu đất cây xanh của  khu công nghiệp.

3.4.3 Quy hoạch hệ thống cấp nước

1) Nhu cầu dùng nước:  Nhu cầu dùng nước trong phạm vi khu vực quy hoạch (không kể khối lượng nước tưới cây rửa đường): Qtb: 13816 m3/ngày.đêm; Qmax: 19564 m3/ngày.đêm. 

Do tại khu vực nguồn nước khai thác hạn chế, cần tính đến phương án sử dụng nước tưới nông nghiệp tại các tuyến mương lân cận làm nước tưới cây, rửa đường

2) Nguồn nước:  nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ.

Nhà máy nước cấp nước cho cả Khu đô thị mới Yên Phong. Theo tính toán sơ bộ, Khu đô thị mới Yên Phong có quy mô dân số khoảng 4,5 vạn người với nhu cầu dùng nước: Qtb: 10000 m3/ngày.đêm; Qmax: 15000 m3/ngày.đêm. Công suất trạm cấp nước dự kiến đạt khoảng 40000m3/ngàyđêm, giai đoạn đầu có công suất khoảng 20000m3/ngày đêm. Trạm cấp nước dự kiến bố trí tại ô đất HT2. Bãi giếng khai thác nước ngầm dự kiến đặt dọc sông Cầu, cách nhà máy nước khoảng 1,5 km về phía Bắc.

- Bố trí các tuyến ống chính ( 400, 350, 300, 250, 200 và 150 tạo thành các mạch vòng cấp nước đến từng lô đất xây dựng. Dự kiến bố trí 103  họng cứu hỏa dọc theo các tuyến ống chính trong khu vực quy hoạch.

- Nước cấp cho các XNDN là nước sản xuất, mỗi XNCN có trạm xử lý cục bộ để đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt.

Toàn bộ định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước được trình bày trong bản vẽ Quy hoạch hệ thống cấp nước QH-05C.

BẢNG THỐNG KÊ  KHỐI  LƯỢNG  HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	§​­êng èng
	 m
	25561
	  không tính hệ thống đường ống nước thô từ giếng khoan đến trạm cấp nước

 

 

	 
	( 400
	
	631
	

	
	( 350
	
	830
	

	 
	( 300
	
	2941
	

	 
	( 250
	
	6802
	

	
	( 200
	
	5429
	

	
	( 150
	
	8928
	

	2
	Họng cứu hoả
	họng
	103
	 

	3 
	Trạm cấp nước
	m3/ng. đêm
	40000
	giai đoạn đầu 20000m3/ng. ®


3.4.4 Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và thu gom rác thải

1) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

a) Nhu cầu khối lượng nước thải cần xử lý : 9531  m3/ngày.đêm.

b) Giải pháp thiết kế: 

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa.

- Tại từng XNCN nước thải phải được xử lý sơ bộ đạt đến yêu cầu chung về nước thải của khu công nghiệp mới được xả vào hệ thống nước thải của khu công nghiệp. Nước thải của các XNCN được thu gom vào tuyến cống D300 - D800 dẫn đến trạm xử lý nước thải của khu công nghiệp với công suất xử lý dự kiến 10000m3/ng.đ, bố trí tại ô đất HT1. 

- Do hệ thống kênh tưới tiêu trong khu vực ngoài nhiệm vụ tiêu nước còn làm nhiệm vụ trữ và dẫn nước phục vụ nông nghiệp, vì vậy chất lượng nước trong các tuyến kênh, mương phải đảm bảo không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Nước thải sau khi được xử lý đáp ứng các yêu cầu về điều kiện vệ sinh môi trường ( đạt cấp B theo TCVN 5945-1995 và thực hiện theo Quyết định số 56/2004 QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi ) mới được xả vào tuyến mương thoát nước mưa của Khu công nghiệp ra hệ thống kênh tiêu trạm bơm Vạn An. 

Toàn bộ hệ thống thoát nước thải được trình bày trong bản vẽ QH-05D.

2) Quy hoạch hệ thống thu gom rác thải: 

a) Nhu cầu rác thải phải thu gom, phân loại và xử lý:

Tổng khối lượng rác thải trong phạm vi quy hoạch là 33,31 T/ngày đêm, tương đương với 79,31m3/ngày đêm.


b) Hình thức thu gom, phân loại và xử lý rác thải: 

Đối với khu quy hoạch xây dựng công trình công cộng: Sử dụng côngtennơ đặt tại từng công trình. Đối với các nhà máy xí nghiệp sẽ đặt các thùng chứa rác tại những vị trí thích hợp và được đưa về nơi phân loại rác thải. Rác thải độc hại và không độc hại được phân loại và được vận chuyển đến khu xử lý rác thải công nghiệp của tỉnh. 

BẢNG tổng hợp KHỐI LƯỢNG Hệ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Cống BTCT
	m
	17466
	 

	 
	D 300
	 
	11554
	 

	 
	D 400
	 
	4142
	 

	 
	D 600
	 
	951
	 

	 
	D 800
	 
	819
	 

	2
	Giếng thăm
	 giếng
	437
	 

	 
	D 300
	 
	289
	 

	 
	D 400
	 
	104
	 

	 
	D 600
	 
	24
	 

	 
	D 800
	 
	20
	 

	3
	Trạm bơm chuyển bậc 
	l/s
	 
	 

	 
	Trạm 1
	 
	26,78
	Đặt tại ô đất CN6

	 
	Trạm 2
	 
	62,17
	Đặt tại ô đất CN8

	 
	Trạm 3
	 
	80,31
	Đặt tại ô đất CN1

	4
	Trạm xử lý nư​​ớc thải
	tr¹m/m3.ng.®
	1/10000
	Đặt tại ô đất HT1


3.4.5 Quy hoạch hệ thống cấp điện 

1) Nhu cầu dùng điện: Tổng nhu cầu cấp điện trong khu vực quy hoạch : Ptt = 71530 KW; Stt = 79478 KVA.

2) Giải pháp thiết kế:

- Nguồn cấp điện cho Khu công nghiệp và Khu đô thị mới Yên Phong là tuyến điện 110 KV truyền tải quốc gia, cách khu công nghiệp khoảng 1,2 km về phía Đông. 

- Xây dựng mới một tuyến 110KV nối với tuyến truyền tải này để cấp điện cho khu công nghiệp. Tuyến điện 110KV này sẽ được thực hiện theo dự án riêng.

- Xây dựng trạm biến thế 110/22KV cấp điện cho Khu công nghiệp và Khu đô thị mới Yên Phong. Trạm có công suất dự kiến 3 x 40 MVA. Vị trí đặt trạm tại ô đất HT2 trong Khu công nghiệp Yên Phong.

- Hệ  thống cấp điện trong khu công nghiệp: Bố trí 8 lộ cáp 22KV XLPE 2 x 240mm, cấp điện cho các ô đất xây dựng. Các tuyến 22KV được thiết kế đi ngầm theo các tuyến đường quy hoạch chôn dưới vỉa hè. Bố trí 7 trạm hạ thế 22/0,4KV cấp điện chiếu sáng đèn đường và cho các khu vực dùng điện sinh hoạt. Trạm xây có diện tích chiếm đất 50m2. 

- Hiện tại trong khu vực quy hoạch có 1 tuyến điện 35 KV cấp điện cho khu dân cư xã Đông Tiến (phía Bắc khu vực quy hoạch). Để thay thế tuyến điện này có 2 giải pháp: a) Lấy từ tuyến cáp 22 KV C1 và C5 hoặc xây dựng một tuyến điện 22KV riêng, lấy từ trạm biến thế 110/22KV của Khu công nghiệp. b) Giữ nguyên tuyến điện này, chỉ cải tuyến đi ngầm dọc theo trục đường của Khu công nghiệp. Chiều dài dự kiến cải tuyến 2000m.

Toàn bộ hệ thống cấp điện cho khu vực quy hoạch được trình bày trong bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện QH-05E.

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG Hệ THỐNG cấp điện

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Tuyến điện cao thế 110KV
	m
	
	Sẽ được thực hiện theo dự án riêng 

	2
	Tuyến dây 22KV
	m
	25174
	Lộ cáp C1đến C8 

	3
	Trạm biến thế 110/22KV 
	trạm
	1
	Công suất 3 x 40 MVA, được thực hiện theo dự án riêng 

	4
	Trạm hạ thế 22/0,4KV
	trạm
	7
	C.S mỗi trạm 250-1000KVA 

	5
	Tuyến 0,4KV chiếu sáng đường
	m
	24140
	


3.4.6 Quy hoạch hệ thống thông tin bưu điện

1) Nhu cầu điện thoại cố định thuê bao: 3128 máy.
2) Giải pháp thiết kế:

- Nhu cầu điện thoại thuê bao của Khu công nghiệp và Khu đô thị Yên Phong được đáp ứng từ tổng đài chuyển mạch tại thị xã Bắc Ninh.

- Xây dựng một tổng đài vệ tinh 4000 số, đặt tại trung tâm điều hành Khu công nghiệp. Bố trí  13 tủ cáp có dung lượng từ 200 số đến 300 số. Các tuyến cáp điện thoại từ tổng đài đến tủ cáp (cáp quy chuẩn 100x2 đôi dây) được bố trí đi ngầm dưới hè. 

- Trong khu vực quy hoạch hiện có một tuyến điện thoại phục vụ cho khu dân cư tại phía Bắc khu công nghiệp, dự kiến tuyến này sẽ được cải tuyến đi ngầm dọc theo tuyến đường quy hoạch của khu công nghiệp, chiều dài tuyến cáp ngầm cải tuyến 1100m.

Vị trí của các tủ cáp và hướng tuyến cáp được trình bày trong bản vẽ QH -05E.

Bảng thống kê khối lượng hệ thống thông tin bưu điện 

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Tổng đài vệ tinh 
	số
	4000
	 

	2
	Tuyến cáp quang
	m
	19174
	từ tổng đài vệ tinh đến tủ cáp

	3
	Tủ cáp
	tủ
	13
	 


3.4.7 Quy hoạch tổng hợp đường dây và đường ống kỹ thuật

Trên cơ sở các giải pháp bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đồ án, việc bố trí tổng hợp đường dây đường ống tại các hành lang kỹ thuật được tuân theo các quy định sau:

- Đường cống thoát nước mưa được bố trí dưới lòng đường cách mép đường 2,5m, chiều sâu đặt cống tính từ đỉnh cống đến mặt nền thiết kế nhỏ nhất 0,7m.

- Đường cống thoát nước bẩn có chiều sâu đặt cống tính từ đỉnh cống đến mặt nền thiết kế nhỏ nhất 0,7m. Tim cống cách chỉ giới đường đỏ: 2,5m với đường có vỉa hè rộng 5m ; 2,35m với đường có vỉa hè rộng 3m. 

- Đường ống cấp nước có chiều sâu đặt ống tính từ mặt nền thiết kế nhỏ nhất 0,6m. Tim ống cách chỉ giới đường đỏ 1m với đường có vỉa hè rộng 3m và 5m. Với các đường nội bộ không có vỉa hè tim ống cách mép đường 0,5m.

- Đường cáp ngầm 22KV cách bó vỉa hè 1,5m.

Vị trí bố trí các tuyến hạ tầng kỹ thuật được trình bày trong bản vẽ QH- 07.

Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống hTKT  

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối  lượng
	Ghi chú

	1
	Hệ thống giao thông
	
	 
	

	 
	Tổng chiều dài các tuyến đ​ường KCN
	m
	21786
	

	 
	Mật độ đ​ường 
	km/km2
	6,20
	

	2
	Hệ thống thoát n​ước mưa và san nền
	
	
	

	
	Bm:12,0m; B®:2m; H:3,5m
	m
	1160
	Không kể tuyến mương bao ngoài KCN

	
	Bm:15,0m: B®:3m; H:4,0m
	m
	2710
	

	
	Cống tròn: D800-D2500
	m
	24353
	

	
	Cao độ san nền trung bình
	m
	5,5 - 5,8
	

	
	Khối l​ượng đắp nền
	m3
	7234004
	Độ cao đắp nền TB : 2,0m

	3
	Hệ thống cấp n​ước
	
	
	

	 
	Khối l​ượng cấp nước Qmax
	m3/ngµy-®ªm
	19564
	

	
	Trạm cấp nước 
	m3/ngµy-®ªm
	40000
	Giai đoạn đầu: 20000m3/ng.đ

	 
	Tổng chiều dài đ​ường ống ( 400- 150
	m
	25561
	

	 
	Họng cứu hoả
	họng
	103
	

	3
	Hệ thống thoát n​ước thải, VSMT
	
	
	

	 
	Khối l​ượng nước thải
	m3/ngµy-®ªm
	9531
	

	
	Trạm xử lý nước thải
	m3/ngày đêm
	10000
	

	 
	Tổng chiều dài đ​ường ống D300-800
	m
	17466
	

	 
	Trạm bơm chuyển bậc
	trạm
	3
	

	 
	Khối l​ượng  rác thải
	m3/ngµy-®ªm
	79,31
	

	5
	Hệ thống cấp điện
	
	
	

	 
	Nhu cầu về điện (Stt)
	KVA
	79478
	

	
	Trạm biến thế 110/22KV
	KVA
	3 x 40MVA
	Cấp cả cho Khu đô thị Yên Phong

	 
	Tuyến 22KV
	m
	25174
	8 lộ cáp

	
	Tuyến 0,4KV chiếu sáng đường
	m
	24140
	

	 
	Số trạm hạ thế 22/0,4KV
	trạm
	7
	

	6
	Hệ thống thông tin b​ưu điện
	
	
	

	 
	Nhu cầu về điện thoại thuê bao
	máy
	3128
	

	
	Tổng đài vệ tinh
	số
	4000
	

	 
	Số tủ cáp và dung l​ượng
	tủ
	13/3900
	

	 
	Tuyến cáp gốc đến tủ cáp
	m
	19174
	


4.5. QH chỉ giới đường đỏ, chỉ giới XD và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT

Chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch được xác định thông hệ thống các mốc, được xác định theo hệ toạ độ bản đồ. Chỉ giới xây dựng (khoảng xây lùi) cho các công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về giao thông và kiến trúc cảnh quan, được xác định tuỳ theo chiều rộng của đường. 

Toàn bộ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT được xác định trong bản vẽ QH-06.

4 Kiến nghị và tổ chức thực hiện 
Trên đây là những nội dung của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Yên Phong, tỷ lệ 1/2000. 

Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng - Tổng Công ty Thủy tinh & gốm xây dựng kính trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ 1/2000, để Công ty làm cơ sở triển khai các bước đầu tư theo quy định hiện hành.
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